
 

 

ứng phó của các nước Đông Bắc ¸  
với sự biến đổi cơ cấu dân số  

                                                                                                        Trần Thị Nhung(*)

iến đổi cơ cấu dân số là một hiện 
tượng mang tính phổ biến đối với 

mọi quốc gia trong quá trình công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa. Điều quan 
trọng là người ta phải làm gì để ứng phó 
với những biến đổi không mong muốn 
để giảm thiểu tác động tiêu cực đến xã 
hội. Tại các nước Đông Bắc á, sự biến 
đổi cơ cấu dân số đang diễn ra đặc biệt 
nhanh chóng, đe dọa đến sự phát triển 
bền vững của các nước và thu hút sự 
quan tâm của các nhà nghiên cứu trong 
và ngoài khu vực, gây sự chú ý của các 
nhà hoạch định chính sách của mỗi 
nước, sự lo lắng, bất an của người dân. 
Để khắc phục tình trạng này, các nước 
Đông Bắc ¸ đã cố gắng đưa ra các giải 
pháp nhằm ứng phó với vấn đề biến đổi 
cơ cấu dân số, đảm bảo sự phát triển 
bền vững của xã hội.  

1. Thực trạng vấn đề biến đổi cơ cấu dân số ở các 
nước Đông Bắc ¸ 

Từ những năm 1990 cơ cấu dân số 
của các nước Đông Bắc á, tiêu biểu là 
của Nhật Bản, có sự biến đổi mạnh mẽ, 
từ chỗ xã hội nhiều trẻ, ít già chuyển 
sang xã hội nhiều già, ít trẻ. Điều này 
thể hiện sự mất cân bằng trong cơ cấu 
dân số một cách trầm trọng. 

Theo thống kê của Liên Hợp Quốc, 

tính đến năm 2010, sự mất cân bằng 
trong cơ cấu dân số tại các nước Đông 
Bắc á thể hiện rõ nhất tại Nhật Bản 
sau đó là Hàn Quốc, Trung Quốc. Mặc 
dù tỷ lệ người già hiện nay ở Hàn Quốc 
và Trung Quốc vẫn thấp hơn so với hầu 
hết các nước phát triển như ý, Đức, Mỹ, 
Pháp,... nhưng theo dự tính đến năm 
2050 tỷ lệ này tăng lên cực kỳ nhanh, 
gấp gần 2 lần ở Nhật Bản (từ 23,1% lên 
39,6%), gần 3 lần ở Hàn Quốc (từ 11,1% 
lên 32,8%), hơn 3 lần ở Trung Quốc (từ 
8,2% lên 25,6%) và tốc độ tăng này vượt 
xa so với các nước khác. Đồng thời, tỷ lệ 
dân số trẻ giảm mạnh hơn nhiều so với 
các nước phát triển [Theo 10]. ∗ 

Nguyên nhân dẫn tới sự mất cân 
bằng trong cơ cấu dân số tại các nước và 
khu vực Đông Bắc á là do tỷ suất sinh 
giảm mạnh và hiện tượng già hóa dân 
số nhanh chóng.  

Tỷ suất sinh giảm mạnh  

Suốt nửa thế kỷ qua, tổng tỷ suất 
sinh (Total Fertility Rate, TFR(∗∗)) của 

                                                
(∗)

 TS. Viện Nghiên cứu Đông Bắc á, Viện Hàn 
lâm KHXH Việt Nam. 
(∗∗) Tổng tỷ suất sinh (Total Fertility Rate, TFR) 
được dùng để tính toán tỷ lệ sinh, chỉ số trẻ mà 
một người phụ nữ trong độ tuổi sinh sản (15-49 
tuổi) sinh ra. 
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Bảng 1: Mức sinh của một số nước/vùng Đông 

¸, 1995-2011 [Theo 8; 9]  

Tỷ suất sinh Nước/ 
vùng 1995 2005 2011 Năm có 

TFR <1,3 
Nhật Bản 1,42 1,25 1,4 2003 

(1,29) 
Hàn Quốc 1,64 1,08 1,2 2001 (1,3) 
Đài Loan 1,78 1,12 0,9 2003 

(1,24) 
Hong Kong 1,19 

(1996) 
0,97 1,1 1990s 

 

hầu hết các nước Đông Bắc á đều giảm, 
giảm mạnh từ những năm 1990, giảm 
mạnh nhất là Đài Loan, (từ 1,78 năm 
1995 xuống còn 0,9 vào năm 2011), tiếp 
theo là Hàn Quốc, Nhật Bản (xem bảng 
1). Những con số này còn thấp hơn cả ở 
các nước tiên tiến đi trước trong quá 
trình công nghiệp hóa. Năm 2001, trong 
khi con số này ở Hàn Quốc là 1,30, Nhật 
Bản: 1,33 thì ở Mỹ là 2,03, Pháp: 1,89, 
Anh: 1,64, và Canada là 1,54 [2, 32]. 

Từ bảng trên có thể thấy rằng TFR 
của các nước Đông Bắc ¸ đã giảm xa so 
với con số lý tưởng cho một cơ cấu dân 
số ổn định là 2,1. Như vậy, với xu hướng 
như hiện nay, Nhật Bản và Hàn Quốc 
khó có thể đạt được mức sinh thay thế. 
Gần nửa thế kỷ qua đi, Nhật Bản, Hàn 
Quốc vẫn đang cố gắng khuyến khích 
sinh đẻ nhưng vẫn chưa thu được kết 
quả như mong đợi.  

Già hóa dân số nhanh chóng 

Già hóa dân số là xu thế chung của 
toàn cầu trong quá trình phát triển xã 
hội, đặc biệt là ở các nước phát triển. 
Tuy nhiên, điều đáng nói là ở các nước 
Đông Bắc á, số lượng người già tăng 
nhanh hơn nhiều so với các nước khác, 
làm cơ cấu dân số thay đổi nhanh chóng.  

Dân số trên 65 tuổi của Nhật Bản 
vào năm 1950 chỉ chiếm 5% tổng dân số 
cả nước. Đến năm 1970 tỷ lệ này tăng 
lên 7% (đạt đến ngưỡng Liên Hợp Quốc 
định nghĩa là một xã hội lão hóa). Tuy 
nhiên tới năm 1994, chỉ sau 24 năm, tỷ 
lệ này đã tăng lên gấp đôi, đạt mức 14%. 
Đến năm 2010 số lượng người già của 
Nhật Bản đã vượt quá 23%, trong đó cứ 
9 người có 1 người trên 75 tuổi, và nước 
Nhật đã chính thức trở thành “xã hội 

người già”. Tại Hàn Quốc, tỷ lệ 
dân số trên 65 tuổi vượt ngưỡng 
7% vào năm 2000 và tiếp tục 
tăng nhanh, tăng lên 11,3% vào 
năm 2010, và theo dự báo con số 
này sẽ là 16,3% vào năm 2020 [2,  
36]. 

Tỷ lệ sinh thấp và già hóa 
dân số làm dân số nói chung, dân 
số trong độ tuổi lao động nói 
riêng sụt giảm, dẫn đến những 
tác động tiêu cực đối với tăng 
trưởng kinh tế và tạo áp lực lên 
hệ thống an sinh xã hội. Hiện 

tượng mất cân bằng trong cơ cấu dân số 
có nguy cơ dẫn tới nhiều hệ lụy trên 
nhiều mặt kinh tế, văn hóa, xã hội. Cơ 
cấu dân số “nhiều già, ít trẻ” cũng có 
nghĩa là những người trong độ tuổi lao 
động giảm, làm tăng tỷ lệ phụ thuộc. 
Khi già hóa dân số trở nên trầm trọng, 
cán cân giữa thế hệ lao động tạo ra của 
cải gánh vác xã hội và thế hệ già sẽ bị 
phá vỡ, gánh nặng đối với thế hệ lao 
động sẽ ngày một nặng nề, tác động tiêu 
cực tới năng lực của nền kinh tế. 

2. Các giải pháp ứng phó  

Để ứng phó với những tác động tiêu 
cực của sự biến đổi cơ cấu dân số đến sự 
phát triển kinh tế, xã hội, các nước 
Đông Bắc á, tùy theo điều kiện kinh tế 
của nước mình, đã đưa ra những chính 
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sách, giải pháp cụ thể nâng cao chất 
lượng cuộc sống của người dân, đảm bảo 
sự phát triển bền vững của xã hội.  

a. Thực hiện chế độ bảo hiểm 
chăm sóc lâu dài (CSLD) 

Mục tiêu cơ bản của chế độ "bảo 
hiểm chăm sóc lâu dài" nhằm xã hội hóa 
vấn đề chăm sóc người già. Điều đó có 
nghĩa là chính phủ cung cấp dịch vụ 
chăm sóc cho tất cả người già khi có nhu 
cầu, không phân biệt mức thu nhập, 
hay điều kiện gia đình có người chăm 
sóc hay không của họ để chia sẻ gánh 
nặng chăm sóc giữa các thành viên 
trong xã hội, làm nhẹ đi gánh nặng của 
gia đình, giảm áp lực tài chính lên hệ 
thống y tế và nâng cao chất lượng cuộc 
sống cho người già. 

Tại Nhật Bản, chế độ bảo hiểm 
CSLD đã được thực hiện từ năm 2000 
sau quá trình tích cực nghiên cứu, học 
hỏi kinh nghiệm của các nước đi trước, 
đặc biệt từ Đức từ 20 năm trước đó.  

Dự đoán nhu cầu chăm sóc dài hạn 
sẽ tăng lên, từ năm 1989, Chính phủ 
Nhật Bản đã quan tâm nghiên cứu vấn 
đề này và mở rộng các dịch vụ CSLD 
trong khuôn khổ chế độ an sinh xã hội 
dựa vào tiền thuế. Năm 2000, chế độ 
bảo hiểm CSLD được thực hiện và hoạt 
động như một hệ thống bảo hiểm xã hội, 
mặc dù một nửa được tài trợ bằng cách 
kết hợp các quỹ từ thuế. Tất cả mọi 
người từ 40 tuổi trở lên đều phải đóng 
phí bảo hiểm và từ 65 tuổi (loại 1) hoặc 
từ 40 đến 64 tuổi (loại 2) nếu có bệnh 
liên quan đến lão hóa có thể hưởng các 
lợi ích của quỹ bảo hiểm CSLD. 

Phí bảo hiểm được thu qua chính 
quyền thành phố và khấu trừ từ lương 
đối với đối tượng loại 1, qua việc thu 
thêm phí bảo hiểm khi trả phí bảo hiểm 

y tế đối với đối tượng loại 2. Mức phí tuỳ 
theo từng nơi quy định và do vậy có sự 
khác nhau tuỳ thuộc vào cơ sở vật chất 
sẵn có, dịch vụ cung cấp tại nhà, và nhu 
cầu dịch vụ chăm sóc. Mức phí bảo hiểm 
liên quan đến thu nhập, và có các biện 
pháp làm giảm gánh nặng cho những 
người có thu nhập thấp. Ngoài phần 
cùng chi trả của người sử dụng, 50% chi 
phí được trang trải bởi phí bảo hiểm và 
50% do nhà nước trợ cấp. Trong khuôn 
khổ này, chính quyền thành phố có thể 
quyết định tỷ lệ đóng bảo hiểm cho đối 
tượng bảo hiểm loại 1, trung bình hiện 
nay vào khoảng 35 USD mỗi tháng. Tỷ 
lệ cùng chi trả cho dịch vụ tại nhà là 
10% chi phí và nếu nằm viện hoặc sống 
tại cơ sở thì phải trả 200 USD tiền ăn 
(miễn hoặc giới hạn cho các cá nhân có 
thu nhập thấp). 

Các nhà cung cấp dịch vụ bao gồm 
chính quyền địa phương, các Hiệp hội 
phúc lợi bán công, các tổ chức phi lợi 
nhuận, bệnh viện, và các công ty phi lợi 
nhuận (các công ty thu lợi nhuận không 
được phép cung cấp dịch vụ tại các cơ sở 
chăm sóc). Họ được cấp phép và chịu sự 
giám sát của chính quyền địa phương. Phí 
sử dụng mỗi dịch vụ được nhà nước quy 
định và được điều chỉnh 3 năm một lần. 

Người nộp đơn hưởng lợi ích bảo 
hiểm được xem xét qua việc trả lời một 
bảng câu hỏi gồm 74 câu liên quan đến 
các hoạt động của cuộc sống hàng ngày. 
Sau đó các đơn được phân loại sơ bộ 
bằng máy tính thành 7 cấp độ và được 
Hội đồng chuyên gia thẩm định, hoàn 
thiện. Mỗi cấp độ quy định mức trần 
được hưởng khác nhau, từ 400 USD đến 
2900 USD một tháng. Đối với các dịch 
vụ tại nhà, hầu hết các khách hàng 
không sử dụng đến giới hạn (đa số sử 
dụng 40-60%), chỉ sử dụng những dịch 
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vụ họ cần và cứ 2 năm cấp độ của người 
nhận bảo hiểm (hoặc 6 tháng cho những 
người cần mức độ chăm sóc thấp hơn), 
hoặc theo yêu cầu trong trường hợp suy 
giảm sức khỏe rõ rệt, được đánh giá lại. 

Dịch vụ được cung cấp tại nhà và tại 
các cơ sở tuỳ thuộc vào nhu cầu chăm 
sóc của người sử dụng. Người sử dụng 
được tự do lựa chọn kiểu chăm sóc và 
người chăm sóc, có thể là nhà nước hay 
tư nhân. Những dịch vụ tại nhà bao 
gồm: giúp đỡ tại nhà, tắm rửa cho người 
già, nuôi dưỡng, phục hồi chức năng, 
quản lý chăm sóc y tế, dịch vụ chăm sóc 
ban ngày, dịch vụ ở ngắn hạn, phục hồi 
chức năng cho bệnh nhân ngoại trú, nhà 
nhóm(∗) cho người già có vấn đề về thần 
kinh, CSLD cho người già tại nhà riêng, 
trợ giúp thiết bị chăm sóc. Dịch vụ cho 
những người sống tại các cơ sở bao gồm: 
Nhà nuôi dưỡng đặc biệt cho người già, 
CSLD cho người già tại các cơ sở điều 
dưỡng. Các cơ sở phúc lợi bao gồm các 
nhà dưỡng lão, các cơ sở có nhiều dịch vụ 
y tế, cơ sở chăm sóc các bệnh mãn tính. 
Ngoài ra, chi phí chăm sóc tại nhà nuôi 
dưỡng tư nhân và nhà nhóm dành cho 
người sa sút trí tuệ cũng được bảo hiểm 
chi trả. 

Tại Hàn Quốc, sau quá trình 
nghiên cứu, học hỏi kinh nghiệm từ các 
nước phát triển, đặc biệt từ Nhật Bản 
và sau chương trình 2 năm thử nghiệm, 
tháng 7/2008, chế độ bảo hiểm CSLD 
chính thức được thực thi. Sự ra đời của 
hệ thống bảo hiểm CSLD là một bước 
phát triển cơ bản trong chính sách xã 
hội của Nhà nước phúc lợi Hàn Quốc.  

                                                
(∗) Nhà nhóm (group home) là mô hình mới phổ 
biến ở Nhật Bản. Mô hình này là nhà có một 
nhóm người ở, mỗi người ở một phòng ngủ, còn 
lại là phòng sinh hoạt chung như một ngôi nhà 
bình thường. 

Ngay từ ban đầu, nguồn tài chính 
được xác định dựa trên sự đóng góp của 
những người tham gia bởi vì Nhà nước 
phúc lợi Hàn Quốc dựa trên bảo hiểm xã 
hội như Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm hưu trí, 
Bảo hiểm thất nghiệp và Bồi thường tai 
nạn lao động. Bảo hiểm CSLD tiết kiệm 
được chi phí quản lý nhờ việc sử dụng cơ 
cấu hành chính hiện tại của Bảo hiểm y 
tế, của Hiệp hội bảo hiểm y tế quốc gia. 
Tuy nhiên, Bảo hiểm CSLD không phải 
là loại hình bảo hiểm xã hội thuần túy 
vì trong loại hình bảo hiểm này, nguồn 
tài chính có được do đóng góp có vai trò 
lớn hơn sự trợ cấp từ thuế.    

Bảo hiểm CSLD do Nhà nước điều 
hành, quản lý, tổ chức, nhưng chủ yếu 
do tư nhân cung cấp dịch vụ. Nhà nước 
điều chỉnh số lượng và chất lượng dịch 
vụ chăm sóc qua việc đánh giá và đào 
tạo, cấp chứng chỉ, giấy phép cho những 
cá nhân và tổ chức cung cấp dịch vụ 
chăm sóc người già.  

Giống như bảo hiểm y tế toàn dân, 
đây là loại hình bảo hiểm bắt buộc và áp 
dụng đối với những người từ 20 tuổi trở 
lên. Hiệp hội Bảo hiểm y tế quốc gia 
(The National Health Insurance 
Corporation, NHIC) là cơ quan duy nhất 
đứng ra điều hành, quản lý; Bộ Y tế, 
phúc lợi và gia đình chịu trách nhiệm 
giám sát chặt chẽ các đơn vị tham gia 
bảo hiểm.  

Bảo hiểm CSLD cung cấp dịch vụ 
CSLD cho người già từ 65 tuổi trở lên và 
những người dưới 65 tuổi nhưng bị các 
bệnh như sa sút trí tuệ, tim mạch, và 
bệnh Alzheimer phải sống dựa vào sự 
CSLD của người khác. Tuy nhiên, 
những người trẻ khó có thể được hưởng 
quyền lợi vì loại bảo hiểm này ưu tiên 
dành cho người già hơn là để giải quyết 
các vấn đề liên quan đến chăm sóc dài 
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hạn. Vì sự chi trả lợi ích bảo hiểm 
CSLD chỉ áp dụng với các trường hợp 
CSLD liên quan đến tuổi già, không áp 
dụng đối với toàn bộ người tàn tật nên 
mức độ ảnh hưởng tới sự ổn định xã hội 
còn hạn chế. 

Tất cả mọi người từ 20 tuổi trở lên 
đều phải đóng phí bảo hiểm này với mức 
đóng góp được cố định tăng dần (năm 
2008 là 4,05%, năm 2009 là 4,78% và 
năm 2010 là 6,55% thu nhập) và đóng 
cùng với bảo hiểm y tế. Phí bảo hiểm 
CSLD cũng được chia đều giữa người sử 
dụng lao động và người lao động. Mức 
cùng chi trả có thể giảm xuống một nửa 
đối với người nghèo, thậm chí có thể 
miễn phí với người quá nghèo, những 
người được nhận Trợ cấp quốc gia. 

Toàn bộ tài chính chi trả cho loại 
hình bảo hiểm này được Chính phủ trợ 
cấp 20%, người sử dụng dịch vụ phải trả 
20% đối với dịch vụ tại cơ sở chăm sóc, 
15% khi sử dụng dịch vụ tại nhà. Phần 
còn lại (60-65%) lấy từ phí đóng bảo 
hiểm. Người quá nghèo được sử dụng 
dịch vụ miễn phí.  

Khác với bảo hiểm y tế, người cần sử 
dụng dịch vụ phải có phiếu giám định 
những hạn chế về chức năng vận động 
của Hội đồng chứng thực nhu cầu CSLD 
(Long-Term Care Needs Certification 
Committee) hoạt động ở cấp quận và 
thành phố.  

Hiện nay bảo hiểm CSLD cung cấp 
2 loại hình dịch vụ: 

- Dịch vụ tại nhà: Những dịch vụ 
chăm sóc tại nhà nhằm giúp đỡ người 
già trong các hoạt động thường ngày 
như tắm rửa, đưa đi vệ sinh, mặc quần 
áo, nấu ăn, lau dọn, đi chợ, dịch vụ tắm 
bằng dụng cụ chuyên dụng cơ động, y tá 
chăm sóc tại nhà theo chỉ dẫn của bác sĩ 

hay nha sĩ, chăm sóc ban ngày và ban 
đêm (bao gồm cả chức năng vật lý trị 
liệu và điều trị y tế) trong thời gian 
ngắn, chăm sóc tạm thời tại cơ sở phúc 
lợi đối với người già phải CSLD nhưng 
người chăm sóc tại gia muốn nghỉ ngơi. 
Ngoài ra còn có những thiết bị y tế, 
chỉnh hình như xe lăn, nệm chỉnh hình 
phục vụ người già.  

- Dịch vụ tại các cơ sở chăm sóc: 
người già được sống tại các cơ sở chăm 
sóc lâu dài, các nhà chăm sóc được cấp 
giấy phép, nhà dành cho người về hưu.  

Ngoài ra, bảo hiểm CSLD còn cấp 
tiền mặt cho những người sống tại các 
vùng xa xôi không có dịch vụ CSLD hoặc 
những người không thể sống cùng người 
khác do mắc các bệnh về thần kinh. Tiền 
mặt cũng được cấp cho những người cần 
những dịch vụ CSLD tại nhà hay tại các 
cơ sở nhưng không có người cung cấp dịch 
vụ đó.  

Người già có thể yêu cầu những dịch 
vụ cần thiết tại những cơ sở cung cấp 
dịch vụ tư nhân hay nhà nước có đăng 
ký với hệ thống bảo hiểm CSLD. Người 
cung cấp dịch vụ được Hiệp hội Bảo 
hiểm y tế quốc gia chi trả trực tiếp cho 
mỗi dịch vụ cung cấp. Do vậy, người 
cung cấp dịch vụ chỉ được nhận 20% phí 
từ người sử dụng dịch vụ. Phần còn lại 
sẽ nhận từ cơ quan bảo hiểm CSLD. 
Dịch vụ CSLD chủ yếu do các tổ chức tư 
nhân cung cấp, còn lại là các cơ sở nhà 
nước hoặc các tổ chức phi lợi nhuận đảm 
nhiệm.  

Mức hưởng lợi ích bảo hiểm dựa 
trên sự đánh giá bệnh tật, không dựa 
vào mức thu nhập của người sử dụng 
dịch vụ. Người già được nhận trợ giúp 
công cộng và người già có thu nhập quá 
thấp được sử dụng dịch vụ CSLD miễn 
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phí. Những người già còn lại phải trả 
20% phí khi sử dụng dịch vụ.  

Sau mười hai năm thực hiện tại 
Nhật Bản, bốn năm tại Hàn Quốc, mặc 
dù còn có những ý kiến không hoàn toàn 
ủng hộ nhưng về cơ bản Chương trình 
bảo hiểm CSLD được đánh giá là một 
thành công trong việc giải quyết vấn đề 
gai góc của xã hội người già và đã cung 
cấp một mô hình chăm sóc người già 
phù hợp với xu hướng già hóa dân số 
trên thế giới hiện nay, đáng được các 
nước quan tâm nghiên cứu, học hỏi, rút 
kinh nghiệm để áp dụng vào hoàn cảnh 
cụ thể của nước mình. 

ở Trung Quốc, mặc dù chưa có chế 
độ bảo hiểm CSLD nhưng nhiều năm 
trở lại đây, để tiến tới thực hiện loại 
hình bảo hiểm này, Trung Quốc đã tích 
cực cải cách và hoàn thiện chế độ bảo 
hiểm dưỡng lão nông thôn và cải thiện 
phúc lợi người già nhằm giải quyết khó 
khăn cho người cao tuổi. Năm 2006, Bộ 
Lao động và an sinh xã hội Trung Quốc 
thực hiện thí điểm chính sách bảo hiểm 
dưỡng lão nông thôn mới tại một số địa 
phương. Nội dung cơ bản của chính sách 
này là chuyển chế độ bảo hiểm dưỡng 
lão nông thôn từ phương thức “cá nhân 
đóng góp là chính, tập thể hỗ trợ, nhà 
nước ủng hộ bằng chính sách” trước đây 
sang phương thức “ba bên (cá nhân, tập 
thể, nhà nước) cùng dự trù kinh phí bảo 
hiểm”. Lần đầu tiên tại Trung Quốc, bảo 
hiểm dưỡng lão nông thôn có sự tham 
gia của ngân sách nhà nước, tạo khuôn 
khổ cho việc huy động nguồn kinh phí 
bảo hiểm dưỡng lão nông thôn. Điểm 
mới của chế độ này thể hiện trên hai 
phương diện chủ yếu: 

Thứ nhất, chế độ dưỡng lão nông 
thôn được hình thành từ 3 yếu tố: cá 
nhân nộp phí, tập thể hỗ trợ, nhà nước 

bù chi. Tùy tình hình cụ thể, mỗi địa 
phương có thể định ra các mức đóng góp 
của mình, đồng thời nhà nước căn cứ 
vào tốc độ tăng thu nhập bình quân của 
mỗi khu vực nông thôn để điều chỉnh 
thang bậc đóng góp phí cá nhân. Mức hỗ 
trợ của địa phương do uỷ ban thôn 
quyết định. Đối với những trường hợp 
quá khó khăn, chính quyền địa phương 
sẽ đóng thay một phần hoặc toàn bộ 
phí bảo hiểm ở mức thấp nhất.  

Thứ hai, thực hiện chế độ đãi ngộ 
dưỡng lão theo phương thức kết hợp phí 
dưỡng lão cơ bản với phí dưỡng lão trong 
sổ bảo hiểm cá nhân, nhà nước chi tiền 
dưỡng lão cơ bản từ ngân sách. Chính 
quyền địa  phương có thể tăng thêm tiền 
dưỡng lão cơ bản đối với những người 
đóng bảo hiểm dài hạn. Người tham gia 
bảo hiểm có thể trao quyền thừa kế bảo 
hiểm theo quy định của luật pháp trong 
trường hợp tử vong.  

b. Khuyến khích lao động cao tuổi  

Những năm gần đây, để ứng phó với 
tình trạng thiếu hụt lao động do già hóa 
dân số, Nhật Bản và Hàn Quốc đã chú 
trọng tới việc áp dụng chính sách điều 
chỉnh quy định về tuổi tuyển dụng tạo 
cơ hội tuyển dụng và việc làm cho lao 
động cao tuổi, đồng thời lập kế hoạch 
từng bước thực hiện việc nâng tuổi nghỉ 
hưu nhằm tận dụng kiến thức và kinh 
nghiệm của người cao tuổi. Để thực hiện 
điều này, Nhật Bản đã thực thi các luật 
như “Luật ổn định việc làm cho lao động 
cao tuổi", theo đó nâng tuổi chi trả 
lương hưu từ chi tiêu công đối với người 
hưởng chế độ hưu trí; yêu cầu chủ 
doanh nghiệp tăng tuổi nghỉ hưu lên 64 
tuổi từ năm 2010 và lên 65 tuổi vào 
năm 2013. 

Ngoài việc kéo dài tuổi tuyển dụng, 
Nhật Bản, Hàn Quốc còn ban hành và 
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hướng dẫn các doanh nghiệp áp dụng 
các văn bản quy định về việc tái tuyển 
dụng đối với lao động cao tuổi. Đồng 
thời, nhà nước cũng chú trọng việc đa 
dạng hóa các hình thức tuyển dụng, loại 
hình công việc. Tùy theo nhu cầu, khả 
năng làm việc, thói quen sinh hoạt, 
người cao tuổi có thể lựa chọn hình thức 
công việc như việc làm tạm thời, ngắn 
hạn, làm công việc ngay tại địa bàn cư 
trú. Chính quyền, các tổ chức, gia đình, 
doanh nghiệp, cộng đồng địa phương 
luôn chú ý kết hợp việc tạo cơ hội việc 
làm phù hợp với người cao tuổi với nhu 
cầu của xã hội như thông qua trung tâm 
đào tạo nguồn nhân lực để kết nối thông 
tin về tình hình nhu cầu tuyển dụng 
trong các lĩnh vực giáo dục, nuôi dạy trẻ, 
điều dưỡng, môi trường... tại địa phương. 

c. Khuyến khích sinh đẻ 

Để khuyến khích sinh đẻ nhằm tăng 
tỷ lệ sinh, Hàn Quốc và Nhật Bản đã đề 
ra các biện pháp hỗ trợ các gia đình có 
con nhỏ qua việc trợ cấp nuôi con, tăng 
tiền trợ cấp nuôi con đối với con thứ 2 
trở lên, cải thiện hệ thống nhà trẻ, mẫu 
giáo, tuyên truyền, giáo dục nam giới 
chia sẻ gánh nặng nuôi con, chăm sóc 
gia đình với phụ nữ, bố trí việc làm cho 
phụ nữ sau thời gian nghỉ sinh con... 
Đặc biệt, tại Hàn Quốc, nơi có tỷ lệ sinh 
đang giảm xuống một cách trầm trọng, 
giảm nhanh hơn cả Nhật Bản, từ tháng 
8/2003, Chính phủ đã thực hiện chế độ 
nâng mức miễn thuế thu nhập cho các 
gia đình có con dưới 6 tuổi và hỗ trợ tài 
chính, cho phép bố mẹ có con nhỏ nghỉ 
việc. Các gia đình mới sinh con nhỏ được 
cấp khoảng 800 USD và nếu đăng ký 
nhận hỗ trợ tại ủy ban phường sẽ được 
cử người đến giúp đỡ miễn phí việc nhà 
như giặt giũ, quét dọn, đi chợ, nấu 
cơm,... Nhân viên nam có con mới sinh 

cũng được phép nghỉ việc. Các công ty 
và cơ quan Hàn Quốc áp dụng chế độ 
một ngày nghỉ đúng giờ trong tuần làm 
việc để các nhân viên có thời gian chăm 
sóc gia đình. Ngày được chọn là ngày 
thứ 4 trong tuần, thiết bị chiếu sáng và 
điện công sở sẽ tắt hết nhằm yêu cầu 
nhân viên trở về nhà sớm. Một số công 
ty đã cố gắng sắp xếp cho nhân viên về 
đúng giờ làm việc theo quy định để cạnh 
tranh với các công ty khác và nâng cao 
hiệu quả làm việc của nhân viên. 

Các phương tiện truyền thông Hàn 
Quốc cũng bắt đầu tuyên truyền về hình 
mẫu gia đình đông con. Các phim 
truyền hình về tình yêu nam nữ kết 
thúc với hình ảnh đám cưới và gia đình 
của nhân vật chính quây quần với rất 
nhiều con thay cho chỉ 1 hoặc 2 con 
trước đây. Các chương trình giải trí tìm 
đến các gia đình đông con, làm phóng sự 
về cuộc sống và niềm hạnh phúc thường 
ngày của họ. Những khó khăn của các 
gia đình đông con sau khi được truyền 
hình đưa tin nhận được sự hỗ trợ từ 
chính phủ và các tổ chức xã hội. 

d. Thực hiện các biện pháp 
nâng cao sức khỏe người cao tuổi  

Để nâng cao sức khỏe cho người cao 
tuổi, các nước Đông Bắc ¸ đã nỗ lực cải 
thiện hệ thống chăm sóc y tế cho người 
cao tuổi qua việc chú trọng chất lượng 
dịch vụ, cơ sở chăm sóc, điều dưỡng, 
phát triển cơ sở hạ tầng, tăng cường đội 
ngũ nhân viên chăm sóc sức khỏe 
chuyên nghiệp phục vụ sức khỏe người 
cao tuổi tại các trung tâm cũng như tại 
gia đình. Các địa phương, thị trấn, làng 
xã cũng tổ chức các hoạt động giáo dục y 
tế, hướng dẫn thực hiện chế độ dinh 
dưỡng, sức khỏe, đào tạo kỹ năng chăm 
sóc, kiểm tra sức khỏe cho người dân, 
đặc biệt là người cao tuổi. Đồng thời, 
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chính quyền các cấp cũng tạo điều kiện 
để người cao tuổi tiếp xúc nhiều hơn với 
môi trường thiên nhiên như bố trí các 
địa điểm tập luyện sức khỏe, hoạt động 
thực hành ven bờ biển, gần sông hồ, 
trong công viên thành phố, công viên 
quốc gia, các khu rừng, vườn cây xanh. 
Đặc biệt để góp phần nâng cao sức khỏe 
cho người cao tuổi, Nhật Bản đã khuyến 
khích thực hiện những công trình 
nghiên cứu khoa học phục vụ người cao 
tuổi, từ khâu phòng ngừa đến chuẩn 
đoán, điều trị bệnh. Cụ thể, nhà nước đã 
thúc đẩy các nghiên cứu nắm bắt các 
bệnh đặc thù của người cao tuổi để phục 
vụ công tác phòng ngừa, giúp đỡ cho 
việc chẩn đoán sớm và áp dụng các kết 
quả nghiên cứu, sáng chế ứng dụng lâm 
sàng trong chữa trị bệnh, điều trị bằng 
công nghệ cao. Đồng thời, Nhật Bản còn 
thúc đẩy việc nghiên cứu và phát triển 
các trang thiết bị y tế tiên tiến giúp cải 
thiện chất lượng điều trị, giảm tử vong, 
phát triển các ngành công nghiệp sản 
xuất thiết bị y tế, đáp ứng ngày càng tốt 
hơn  nhu cầu đa dạng của người cao tuổi. 
Bên cạnh đó, Nhật Bản còn ưu tiên 
những nghiên cứu chú trọng mục tiêu 
chăm sóc dài hạn cho những người bị 
mắc các chứng bệnh như sa sút trí tuệ, 
bệnh cơ xương... để nâng cao sức khỏe 
cho người cao tuổi. 

e. Khuyến khích người cao tuổi 
tham gia các hoạt động xã hội, hòa 
nhập cộng đồng 

Để thúc đẩy việc hòa nhập xã hội, 
nâng cao sức khỏe thể chất, tinh thần 
cho người cao tuổi, chính quyền trung 
ương, địa phương đã động viên, khuyến 
khích người cao tuổi tích cực tham gia 
vào các hoạt động xã hội, sinh hoạt cộng 
đồng, hoạt động tình nguyện, các câu 
lạc bộ, giao lưu với thế hệ trẻ. Những 

năm gần đây, trong môi trường giáo dục 
phổ thông, cụ thể là tại các cơ sở giáo 
dục nhi đồng, tiểu học và trung học... 
các chương trình giảng dạy mới cũng 
bắt đầu hướng dẫn học sinh tìm hiểu 
sâu về xã hội lão hóa và sử dụng các 
tình nguyện viên là người cao tuổi cùng 
học sinh tham gia trực tiếp vào các hoạt 
động xã hội nhằm trao đổi, chia sẻ kinh 
nghiệm, trải nghiệm nhóm. 

f. Quan tâm đến điều kiện sống 
của người cao tuổi  

Điều kiện sống của người cao tuổi 
cũng được các nước quan tâm chăm sóc, 
đặc biệt là Nhật Bản. Tháng 3/2011, 
Chính phủ Nhật Bản đã đặt ra “Kế 
hoạch quốc gia cơ bản về nơi cư trú sinh 
hoạt” với một trong những nội dung 
quan trọng là đảm bảo nơi cư trú ổn 
định và thoải mái cho người cao tuổi. 

Để tất cả người cao tuổi có thể sinh 
hoạt trong môi trường an toàn, ngoài 
việc thực hiện các dự án cải thiện môi 
trường vệ sinh, an ninh xung quanh nơi 
ở, Nhật Bản và Hàn Quốc còn đặc biệt 
chú trọng khắc phục các trở ngại, tạo 
điều kiện thuận lợi cho người cao tuổi sử 
dụng các phương tiện, công trình giao 
thông công cộng như trang bị thang 
máy tại các ga tàu, làm bậc lên xuống 
thấp tại các bến xe công cộng... Đồng 
thời, thiết lập và duy trì môi trường giao 
thông đi bộ thuận tiện, ưu tiên dành 
không gian cho người đi bộ (xây vỉa hè 
có độ dốc vừa phải, có đường xe lăn, tách 
riêng đường dành cho người đi bộ và xe 
đạp...), thiết lập, nâng cấp các biển hiệu 
giao thông đường sắt, các barier nhằm 
nâng cao độ an toàn cho người cao tuổi 
tham gia giao thông, tăng thêm thời 
gian màu xanh của đèn giao thông, 
thông báo cho phép lưu thông bằng âm 



38  Thông tin Khoa học xã hội, số 3.2013 

  

thanh kèm theo đèn LED tín hiệu, thực 
hiện mọi cách thức tốt nhất nhằm bảo 
đảm không gian an toàn, tiện lợi và 
thoải mái cho người cao tuổi tham gia 
giao thông. 

Nhìn chung, cơ cấu dân số các nước 
Đông Bắc á có sự chuyển đổi mạnh mẽ 
từ những năm 1990, từ cơ cấu dân số trẻ 
nhiều, già ít sang trẻ ít, già nhiều do tỷ 
lệ sinh giảm mạnh, thậm chí giảm 
xuống dưới mức sinh thay thế, và do già 
hóa dân số nhanh chóng. Sự chuyển đổi 
này đã làm giảm lực lượng lao động, dẫn 
đến những tác động tiêu cực đối với tăng 
trưởng kinh tế và tạo áp lực lên hệ 
thống an sinh xã hội. Các nước Đông 
Bắc á, tùy theo điều kiện kinh tế, xã hội 
của nước mình đã đưa ra các chính sách 
và biện pháp ứng phó phù hợp như thực 
hiện chế độ bảo hiểm CSLD; khuyến 
khích lao động cao tuổi; khuyến khích 
sinh đẻ; quan tâm đến đời sống vật chất, 
tinh thần của người cao tuổi nhằm đảm 
bảo sự phát triển bền vững của xã hội � 
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